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Điều chỉnh chức năng và thể chế nhà nước  
dưới tác động của toàn cầu hóa 

                            Phạm Thái Việt(*)  

I. Toàn cầu hóa và nhà nước  

1. Quan niệm về toàn cầu hóa 

Hiện nay, bản chất của toàn cầu hóa 
được kiến giải theo nhiều cách khác 
nhau. Nhóm quan điểm thứ nhất dựa 
vào các thành tố của lực lượng sản xuất, 
nhất là của khoa học công nghệ, nhận 
định rằng: toàn cầu hóa là việc con 
người lợi dụng công nghệ thông tin tiên 
tiến, khắc phục các hạn chế về mặt địa 
lý để tiến hành truyền tải tự do mọi 
thông tin; phá vỡ những trở ngại về 
không gian và thời gian tự nhiên để tiến 
hành trên phạm vi toàn cầu các hoạt 
động trao đổi qua lại tự do. Những năm 
gần đây, đi đôi với sự xuất hiện của liên 
mạng quốc tế vi tính thì tính chất tiêu 
biểu của nhận thức này càng thêm rõ 
rệt. Có người còn cho rằng xu hướng ấy 
tất yếu sẽ dẫn đến việc hình thành Ngôi 
làng toàn cầu (global village).  

 Nhóm quan điểm thứ hai xuất phát 
từ góc độ kinh tế, đánh giá toàn cầu hóa 
như là sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các 
nền kinh tế, là sự hình thành thị trường 
thế giới và phân công lao động quốc tế, 
là tư bản, tiền tệ, của cải vật chất, 
thông tin tri thức và con người vượt qua 
giới hạn các quốc gia dân tộc, di chuyển 
tự do trên toàn cầu. Biểu hiện rõ nhất 

của quá trình này là sự bành trướng 
toàn cầu của các công ty đa quốc gia.  

Nhóm quan điểm thứ ba nhìn nhận 
toàn cầu hóa qua lăng kính thể chế xã 
hội: toàn cầu hóa rốt cuộc chỉ là quá 
trình tư bản chủ nghĩa hóa toàn cầu; là 
chủ nghĩa tư bản toàn cầu. 

Liên quan đến phương diện văn hóa, 
nhóm quan điểm thứ tư cho rằng: toàn 
cầu hóa là tiến trình thâm nhập vào 
nhau của các nền văn hóa - văn minh 
trên thế giới. Trong khoảng thời gian đó 
sẽ diễn ra sự đụng độ và cũng có cả sự 
hòa nhập về văn hóa. Những người theo 
Chủ nghĩa Xuyên văn hóa đều có chung 
quan điểm này.∗ 

Nhóm quan điểm thứ năm theo chủ 
nghĩa dân tộc lại cho rằng: toàn cầu hóa 
là phương Tây hóa, thậm chí là Mỹ hóa.  

Cuối cùng, nhóm thứ sáu tiên đoán 
về toàn cầu hóa như xu thế nhất thể hóa 
trên phạm vi toàn cầu tất cả các mặt 
của đời sống nhân loại, bao gồm: kinh 
tế, xã hội, chính trị, văn hóa.  

Hiện khó có thể đưa ra một định 
nghĩa duy nhất về toàn cầu hóa; có 
chăng, chỉ là quan niệm cho phép phác 
họa những đường nét chung của tiến 
                                         
(∗) TS., Viện Thông tin KHXH. 
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trình này. Đi theo hướng đó, có thể coi 
toàn cầu hóa như tiến trình mở rộng mối 
tương tác giữa người với người ở cấp độ 
toàn cầu cùng với những hệ quả phát 
sinh từ sự mở rộng đó. Quan niệm như 
vậy về toàn cầu hoá, phần nào, sẽ giúp 
chúng ta hình dung một cách kinh 
nghiệm về các mô thức liên hệ của thế 
giới đương đại, tại những lĩnh vực then 
chốt: từ quân sự đến văn hoá. 

2. Những tác động của toàn cầu 
hóa đến nhà nước 

Với những dòng chảy vật chất và 
tinh thần xuyên qua các rào cản biên 
giới, toàn cầu hóa đang tác động mạnh 
mẽ đến các nhà nước đương đại. Các 
nhà nước đang phải đối mặt với những 
vấn đề chưa hề có tiền lệ trong lịch sử; 
mà cụ thể là:  

a) Vấn đề lãnh thổ 

Lãnh thổ của nhà nước là ranh giới 
phân biệt môi trường trật tự bên trong 
với môi trường vô chính phủ bên ngoài. 
Nhờ có dấu hiệu này mà nhà nước dân 
tộc tự khép mình như một đơn tử. ý 
niệm về xã hội dân sự và ý niệm về công 
bằng chỉ được xác định trong khuôn khổ 
lãnh thổ của nhà nước. Và người ta cũng 
chỉ có thể đề cập đến một quyền lực nhà 
nước trong khuôn khổ không gian được 
định hình bởi những đường biên giới 
như vậy. Dĩ nhiên, quyền lực ấy chỉ 
được quan niệm là tối cao - với tư cách 
là chủ quyền, trong không gian ấy mà 
thôi. Bởi vậy, một khi toàn cầu hoá đang 
làm cho sự phân định ranh giới bên 
trong với bên ngoài nhà nước mất đi 
tính tuyệt đối, thì tất cả các yếu tố lệ 
thuộc khác cũng phải biến đổi theo. 
Chính đây là một nguyên nhân quan 
trọng làm dấy lên làn sóng đánh giá lại 
bản chất cũng như số phận của nhà 
nước trong điều kiện toàn cầu hoá.   

b) Vấn đề xã hội dân sự  

Khả năng của nhà nước trong việc 
củng cố và duy trì tính gắn kết giữa các 
nhóm cấu thành cộng đồng dân tộc đang 
suy giảm. Những mối liên hệ và những 
lợi ích xuyên biên giới do toàn cầu hoá 
mang lại đang bào mòn cái ý niệm về 
một cộng đồng cư dân thống nhất nằm 
trong vòng tay nhà nước. Thông qua 
phân công lao động toàn cầu và thị 
trường toàn cầu, các cá nhân và nhóm tự 
định vị theo một trật tự liên kết mới mà 
thường thì không trùng với các liên kết 
cộng đồng dân tộc đã tồn tại trước đó.  

Tình trạng trên đã khiến khối cư 
dân trong lòng nhà nước dân tộc đang 
ngày càng trở nên đa dạng về sắc tộc và 
văn hóa, và do đó, cũng làm suy giảm 
lực cố kết trong dân tộc (nation). Trong 
khi, việc tái phân phối của cải đòi hỏi 
mỗi công dân trong một nước phải ý 
thức được một cách rõ ràng về bản sắc 
văn hoá chung - cái mà họ nghĩ rằng họ 
đang thuộc về. Chỉ khi đó, người dân mới 
tự nguyện đóng thuế cao để đổi lấy những 
dịch vụ xã hội hào phóng. Nhưng điều 
này chỉ diễn ra nếu như những người 
đóng thuế tin rằng, của cải của họ được 
phân phối lại cho những người giống với 
họ, tức là - các đồng bào của họ.  

Bên cạnh đó, vai trò quản lý của 
nhà nước đối với khối cư dân ấy cũng 
đang gặp phải khó khăn ngày một 
nhiều hơn, trước tính linh động quốc 
tịch cũng như những mối liên hệ xuyên 
quốc gia mà những cá thể đó đem lại 
cho xã hội.  

c) Vấn đề cơ cấu quyền lực trung ương  

Hiện nay, quyền lực trung ương có 
xu hướng phi tập trung hóa (trước còn 
gọi là xu hướng phân mảnh hóa, hoặc 
tản quyền) dưới tác động của đủ loại tác 
nhân khác nhau. Nhóm tác nhân này 
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bao gồm đủ loại hình tập thể, từ các công 
ty, các tổ chức nghiệp đoàn, các cộng 
đồng văn hóa, các tổ chức phi chính phủ, 
các phong trào xã hội... cho đến các hiệp 
hội khoa học, tổ chức tín thác, các mạng 
lưới xuyên quốc gia, các hãng thông tin 
về chỉ số tín dụng (credit-rating 
agencies), v.v... Trong số đó, những tác 
nhân tiêu biểu nhất phải kể đến: tác 
nhân doanh nghiệp; tác nhân vô chính 
phủ; tác nhân tồn tại dưới dạng các vấn 
đề mang tính toàn cầu. 

d) Vấn đề chủ quyền 

Trước tác động của toàn cầu hoá, nội 
dung của khái niệm chủ quyền được đưa 
ra thử thách. Toàn cầu hoá đang làm 
đảo lộn quan niệm về lãnh thổ quốc gia - 
cái môi trường sống của tất cả các quan 
niệm chủ quyền truyền thống. Đối với 
một số nước, tầm với quyền lực dường 
như được mở rộng; còn đối với một số 
khác – tình hình lại diễn ra theo chiều 
ngược lại. Thực trạng trên đã dẫn đến 
những nhận định hết sức khác nhau về 
số phận của chủ quyền. 

II. Điều chỉnh chức năng và thể chế nhà 
nước 

1. Xu hướng chung của sự 
chuyển dịch chức năng 

Sự bất đồng trong giới học giả và 
chính giới không phải ở chỗ thừa nhận 
hay không thừa nhận sự tồn tại của 
toàn cầu hóa; cũng không phải là sự phủ 
nhận những tác động từ phía toàn cầu 
hoá đối với nhà nước; mà chính là ở chỗ: 
những tác động ấy sẽ đưa lại kết cuộc 
như thế nào. Đã xuất hiện nhiều 
phương án và giả định khác nhau được 
đưa ra, và mọi phương án phát triển 
vẫn còn mở ngỏ; không tồn tại hình mẫu 
có sẵn cho tương lai nhân loại, cũng như 
không tồn tại “cái kết cục tiền định” của 
nhà nước trong toàn cầu hoá.  

Bởi vậy, việc điều chỉnh chức năng 
nhà nước cho phù hợp với điều kiện của 
toàn cầu hóa không phải là phương án 
phát triển duy nhất có thể của nền cai 
trị trong điều kiện toàn cầu hóa. Đó 
cũng là lý do trước hết, khiến sự điều 
chỉnh chức năng và thể chế nhà nước là 
một vấn đề, mà tuyệt nhiên không phải 
như một định đề đã xong xuôi.  

Lý do thứ hai nằm ở chính quá trình 
điều chỉnh. Cho dù sự điều chỉnh là cần 
thiết, thì tình huống vấn đề vẫn tiếp tục 
nảy sinh sau đó. ở đây, không tồn tại 
những công thức chung mang tính vạn 
năng và đúng với mọi nhà nước; và càng 
không có một chương trình hành động 
cụ thể, đã “lên sẵn” để các nhà nước làm 
theo và sau đó là gặt hái kết quả mà 
mình mong muốn. Các điều kiện cụ thể 
như: chế độ chính trị, xuất phát điểm 
của nền kinh tế, bản sắc văn hóa, cơ cấu 
dân số, cùng hoàn cảnh địa lý... là 
những yếu tố không lặp lại từ nước này 
qua nước khác. Chính chúng đã góp 
phần vào việc làm cho sự điều chỉnh nói 
trên, một lần nữa, lại trở thành vấn đề.  

Cùng với sự phát triển của lịch sử, 
các chức năng của nhà nước có thể thay 
đổi. Tầm quan trọng có thể chuyển dịch 
từ chức năng này sang chức năng khác, 
hoặc xuất hiện những chức năng mới. 
Các bước chuyển như vậy, về cơ bản, là 
phù hợp với những giai đoạn phát triển 
của nền sản xuất xã hội. Tuy nhiên, sự 
lựa chọn và sự ưu tiên cho chức năng này 
hay chức năng khác của nhà nước đối với 
từng xã hội khác nhau chắc chắn sẽ là 
rất khác nhau. Nhưng sự khẳng định về 
tính đặc thù như vậy tuyệt nhiên không 
loại trừ những nét chung mà chức năng 
nhà nước cần phải có; đó là:  

a) Điều tiết thị trường 

b) Điều tiết xã hội dân sự. 
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Cùng với dòng chảy thời gian, sự 
khác biệt chỉ là ở chỗ, nhà nước thực 
hiện những năng ấy như thế nào. 

Trong điều kiện toàn cầu hóa như 
hiện nay, chúng ta vẫn hy vọng và trông 
cậy vào nhà nước, nhưng với một tư duy 
khác trước. Giờ đây, ai cũng hiểu rằng:  

Thứ nhất, không thể có sự phát 
triển bền vững trong điều kiện thiếu 
vắng một nhà nước hiệu quả. Chính là 
một nhà nước hiệu quả - chứ không phải 
là một nhà nước tối thiểu.  

Thứ hai, chính chúng ta cũng phải 
từ bỏ quan niệm về một nhà nước đứng 
ra lãnh đạo kinh tế một cách trực tiếp 
và bao trùm. Điều đó có nghĩa là, nhà 
nước phải hoạt động theo cách là bổ 
sung và hỗ trợ cho các thị trường chứ 
không thay thế chúng.  

Thứ ba, lịch sử đã chứng tỏ rằng, thị 
trường cùng xã hội dân sự luôn là 
những tác nhân gây áp lực lên nhà nước 
và buộc nhà nước phải thay đổi thường 
xuyên. Điều này gợi ý cho chúng ta về 
một phương thức làm cho các nhà nước 
trở nên hiệu quả: nhà nước cần chủ 
động mở rộng không gian ảnh hưởng 
cho những tác nhân này, bằng cách tạo 
ra những thể chế khuyến khích tham dự 
và phản biện.  

Bất chấp những khác biệt về chế độ 
chính trị và trình độ phát triển, tất cả 
các nhà nước hiện nay đều chuyển mình 
trước những yêu cầu của thời đại, theo 
hướng nâng cao năng lực và tính hiệu 
quả. Và để làm được điều đó, trước hết 
các nhà nước phải tự cải thiện bản thân; 
thứ nữa, phải cho phép những tác nhân 
phi nhà nước chia sẻ gánh nặng phát 
triển và công bằng xã hội. Làm như vậy 
cũng có nghĩa là nhà nước phải xác định 

lại vị thế của mình trong mối quan hệ 
với thị trường và xã hội dân sự.  

Tựu trung lại, việc nhà nước phải 
điều chỉnh chức năng của nó từ chỗ là 
chủ thể trực tiếp và đơn độc tạo ra sự 
phát triển thành người hợp tác, người 
tạo ra chất xúc tác và điều kiện thuận 
lợi cho các chủ thể khác cùng chia sẻ 
trách nhiệm - đang là một xu hướng tất 
yếu trong thời đại toàn cầu hóa. 

Đối mặt với hai nhiệm vụ nêu trên, 
mỗi nhà nước căn cứ vào điều kiện đặc 
thù của mình mà đặt ra các thứ tự ưu 
tiên; hoặc có thể tiến hành đồng thời. 
Tuy nhiên, cả ở nhiệm vụ thứ nhất lẫn 
thứ hai, điều mà các nhà nước đều bắt 
gặp chính là vấn đề củng cố và tạo dựng 
thể chế nhà nước.  

Với nhiệm vụ thứ nhất, nhà nước 
phải kiện toàn và thay mới chính nó (vì 
nhà nước vốn hiện thân như một tập 
hợp các thể chế). Với nhiệm vụ thứ hai, 
nhà nước cần tạo ra các thể chế - để 
nương vào đó, những tác nhân phi nhà 
nước có thể phát huy khả năng của 
chúng, đóng góp và chia sẻ gánh nặng 
phát triển với nhà nước.  

2. Vai trò của thể chế nhà nước  

Liên quan đến khái niệm “thể chế 
nhà nước”, nhiều nhà nghiên cứu coi 
chúng chính là các quy tắc và luật lệ mà 
nhà nước dùng để điều chỉnh chính nó 
và điều chỉnh các tác nhân phi nhà nước 
(xem: 12). Tuy nhiên, cách hiểu đó mới 
chỉ dừng lại ở cấp độ “hiện tượng” mà 
chưa phải là “bản chất”.   

Đúng là, thể chế nhà nước vẫn tồn 
tại dưới dạng các chuẩn mực pháp luật, 
các chính sách, thủ tục, hoặc các tiêu 
chuẩn do nhà nước ban hành; thế nhưng 
chúng lại không đồng nhất với những 
cái đó. Nói cách khác, những chuẩn mực 
và luật lệ... chỉ trở thành thể chế khi 
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chúng được các chủ thể tuân thủ rộng 
rãi, do coi đó là những mô thức phổ biến 
của hành vi trong một lĩnh vực hoạt 
động xác định. Bản chất của thể chế nói 
chung là những mô thức lặp lại của 
hành vi trong một lĩnh vực hoạt động, 
mà dựa vào đó, các chủ thể tham dự có 
thể tiên liệu được kết quả của hành vi.  

Theo nghĩa đó, thể chế nhà nước 
không chỉ đơn thuần là luật lệ, hay 
chính sách, hoặc chuẩn mực do nhà 
nước ban hành, mà chính là: những mô 
thức hành vi có tính phổ biến, tính tin 
cậy và tính xác định (có thể đoán định) 
mà các luật lệ hay chính sách nhà nước 
có thể mang lại trong một lĩnh vực xác 
định. Nếu không chú ý đến khía cạnh 
này thì sẽ không thể lý giải được vì sao, 
nhiều nhà nước đã ban ra vô số luật lệ, 
nhưng rốt cuộc thì sự hỗn loạn vẫn ngự 
trị.  

Trong những năm gần đây, đã có 
câu trả lời rõ ràng: tồn tại mối liên hệ 
nhân - quả giữa thể chế nhà nước với 
tình trạng phát triển. Một nghiên cứu 
toàn diện của Ngân hàng Thế giới (tổng 
kết một giai đoạn phát triển 30 năm và 
với dữ liệu thu thập từ 92 nước) đã 
khẳng định luận điểm này (xem: 13).  

Những kết luận quan trọng được rút 
ra từ nghiên cứu đó là: các chính sách 
và năng lực thể chế rất quan trọng đối 
với chỉ số tăng trưởng kinh tế và những 
chỉ số chất lượng cuộc sống của một 
nước. Hơn thế, cũng nghiên cứu này đã 
chỉ ra sự khác biệt về thể chế giữa các 
nước đã dẫn đến sự khác biệt về phát 
triển như thế nào. Những nhà nước nào 
có thể chế đáng tin cậy cao thì cũng có tỷ 
lệ đầu tư cao hơn so với những nước có 
thể chế đáng tin cậy thấp, và do đó, tạo 
ra một sự khác biệt đáng kể về tăng 
trưởng. Thể chế tin cậy thấp cũng giúp 
giải thích vì sao nhiều nhà nước không 

nhận được sự hưởng ứng từ phía khu 
vực tư nhân, mặc dù đã đưa ra các 
chính sách khuyến khích. 

 Những điều luật và quy định do 
nhà nước ban hành vốn là một phần 
không thể thiếu trong đời sống của một 
đất nước. Những thể chế chính thức này 
(cùng với những thể chế phi chính thức 
của xã hội) giữ vai trò môi giới trung 
gian cho các hành vi ứng xử thường 
nhật giữa người với người. Bởi vậy, việc 
tìm kiếm những ví dụ về tác dụng tích 
cực của thể chế nhà nước đối với xã hội 
dân sự và thị trường là khá dễ dàng, 
chẳng hạn như việc nhà nước hỗ trợ 
phát triển mạng Internet; chống lại các 
bệnh dịch, giảm tỷ lệ đói nghèo, .vv...  

Tuy nhiên, cũng có thể lập được một 
danh sách dài không kém về những tác 
động tai hại do thể chế nhà nước gây ra. 
Nhiều thể chế nhà nước khi ban hành 
ra, đã dẫn đến: sự phân bổ tài nguyên 
không hợp lý; bóp méo giá cả; làm tổn 
hại quyền sở hữu; và thậm chí đe dọa 
đến tính mạng của hàng loạt cư dân. 
Hoặc giả, khi tồn tại dưới hình thái 
quan liêu và tham nhũng, những thể 
chế nhà nước có thể gây ra mức chi phí 
giao dịch khổng lồ vượt quá sức tải của 
các doanh nghiệp.   

Một trong những vai trò quan trọng 
của thể chế là giảm mức độ bất định 
trong giao dịch bằng cách tạo ra một cơ 
chế giao dịch ổn định tương đối; nhờ đó, 
các bên có được lòng tin và sẵn sàng đầu 
tư cho tương lai.  

Tuy nhiên, tính ổn định do thể chế 
mang lại mới chỉ là điều kiện cần đối với 
tăng trưởng kinh tế, song để đạt điều 
kiện đủ thì các thể chế còn phải có tính 
hiệu quả. Chính vì tính ổn định không 
phải lúc nào cũng đi kèm với tính hiệu 
quả, bởi vậy, cùng với sự phát triển của 
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lịch sử, các thể chế có thể trở nên không 
còn phù hợp nữa và chuyển thành vật cản 
đối với tăng trưởng kinh tế và công bằng 
xã hội. Do đó, vấn đề hoàn thiện và thay 
đổi thể chế được đặt ra. Nhưng giải quyết 
vấn đề nói trên thật không dễ dàng, điều 
này phụ thuộc vào quán tính và quy mô 
của từng loại hình thể chế cụ thể.  

Thêm vào đó, vấn đề không chỉ 
dừng lại ở việc thiết kế các thể chế mới; 
mà còn ở chỗ biết cách sử dụng những 
thể chế sẵn có một cách hiệu quả - bằng 
cách tạo ra những thể chế hỗ trợ cho 
chúng.  

Thứ nữa, cũng cần phải lưu ý rằng, 
để một thể chế có thể “sống” trong hiện 
thực, thì phải có người tham dự “cuộc 
chơi”. Việc hiện thực hóa thể chế (đưa 
nó vào trong hành vi) là một khâu mang 
tính quyết định. Các chính sách của nhà 
nước sẽ vẫn chỉ là ý nguyện trên giấy tờ, 
nếu như chúng không được hiện thực 
hóa bằng hành vi của cộng đồng. Điều 
này gợi ý cho chúng ta là: việc thiết kế 
các thể chế nhà nước không còn đơn 
thuần là công việc riêng của nhà nước, 
mà nó đòi hỏi sự tham dự (dưới nhiều 
hình thức khác nhau) của xã hội dân sự, 
và của những tác nhân đại diện cho thị 
trường.  

Từ những phân tích trên, có thể 
thấy công việc xây dựng thể chế - phần 
lớn là giao vào tay nhà nước, hoặc chí ít 
là phải có sự hỗ trợ và thúc đẩy từ phía 
nhà nước. Để thực hiện được vai trò này, 
nhà nước (với tư cách là một tập hợp các 
thể chế trọng yếu và chính thức) cần 
phải thay đổi trước hết.  

3. Cải cách các thể chế bên trong 
nhà nước 

Những ý kiến quan trọng được giới 
nghiên cứu trong và ngoài nước đề xuất 
liên quan đến lĩnh vực này bao gồm:  

a) Kiềm chế quyền lực một cách có 
hiệu quả. Các bộ phận lập pháp, hành 
pháp và tư pháp phải được phân quyền 
sao cho có thể kiềm chế và kiểm soát lẫn 
nhau; trong đó, tính độc lập của tư pháp 
phải được đề cao (phân quyền theo chiều 
ngang).  

Bên cạnh đó, mỗi nhà nước cũng 
phải giải quyết bài toán riêng của mình 
“nên trao quyền tự chủ đến đâu cho các 
cấp địa phương là hợp lý”. Quá trình 
này được gọi là phân quyền theo chiều 
dọc, hay còn gọi là nguyên tắc “tản 
quyền” hoặc “phi tập trung hóa”. Tất cả 
những động thái đó nhằm giảm thiểu 
hành vi độc đoán, chuyên quyền, và 
nhất là tham nhũng của giới chức nhà 
nước, từ đó, nâng cao uy tín và tìm kiếm 
lòng tin từ phía thị trường và xã hội dân 
sự đối với nhà nước. 

b) Tạo ra áp lực cạnh tranh trong 
nội bộ nhà nước. Với quan niệm cho 
rằng, cạnh tranh là một thể chế chẳng 
những hữu dụng với thị trường, mà còn 
với nhiều lĩnh vực khác nữa, nhà nước 
cần áp dụng thể chế này vào khâu nhân 
sự của mình, nhằm xây dựng một đội 
ngũ công chức có năng lực và có đạo đức 
nghề nghiệp. Thể chế cạnh tranh về 
nhân sự đòi hỏi: phải tuyển dụng nhân 
sự dựa trên phẩm chất xứng đáng; và đề 
bạt dựa vào hiệu quả công việc; đồng 
thời, cần có chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối 
với họ. 

c) Cải thiện thể chế xây dựng chính 
sách và ra quyết định. Để có được những 
chính sách tốt, việc đầu tiên, nhà nước 
cần có một đội ngũ các nhà hoạch định 
chính sách tài năng và chuyên nghiệp. 
Thứ nữa, chính sách phải được xây 
dựng trên cơ sở đã có đủ thông tin chính 
xác (nhận từ nhiều nguồn, đa chiều, đã 
qua xử lý và kiểm chứng); và nếu có thể 
– tuyển lựa chính sách từ những chính 
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sách cạnh tranh, thông qua cơ chế thảo 
luận và phản biện. Cuối cùng, cần phải 
làm cho chính sách không bị dẫn dắt 
(hoặc chịu áp lực) bởi ý chí chính trị 
hoặc lợi ích mang tính phe nhóm. 

4. Xây dựng thể chế hỗ trợ thị 
trường 

Những hạng mục được khuyến nghị 
ở đây là: 

a) Xây dựng các thể chế thông tin  

Nhà nước phải đứng ra với tư cách 
là người tổ chức việc cung ứng thông tin, 
với mục tiêu làm cho thị trường vận 
hành đúng đắn, giảm thiểu những hậu 
quả bất lợi do tình trạng thông tin phi 
đối xứng gây ra. Cụ thể là, nhà nước cần 
thiết lập mạng lưới phê chuẩn, xác 
nhận, cấp phép và cung cấp thông tin về 
chất lượng sản phẩm - dịch vụ; đặt ra 
các yêu cầu công khai hóa thông tin đối 
với các công ty, trong đó, đặc biệt chú 
trọng đến nghiệp vụ kế toán và ngân 
hàng.  

Để hỗ trợ hoạt động cung ứng thông 
tin cho thị trường, nhà nước cũng cần 
khuyến khích và nuôi dưỡng các thể chế 
tự tiết lộ thông tin. 

b) Thiết lập một nền móng pháp 
luật và quyền sở hữu  

Dựa trên nền móng này, tài sản của 
các nhà đầu tư được bảo vệ, các giao 
dịch thị trường của họ được thực hiện 
với độ chắc chắn cao (do có sự can thiệp 
của cưỡng chế khi cần thiết); các tranh 
chấp về quyền lợi được giải quyết một 
cách công bằng; nhờ vậy, kích thích 
được các nguồn đầu tư. Bên cạnh đó, 
nhà nước cũng cần khuyến khích những 
thể chế phi chính thức vào cuộc, nhằm 
giảm thiểu phí tổn và giảm áp lực công 
việc cho tòa án.  

c. Xây dựng và phối hợp các thể chế 
tài chính 

 Hệ thống tài chính có ảnh hưởng 
mạnh mẽ đến tính ổn định của kinh tế 
vĩ mô và đến tăng trưởng. Bởi vậy, nhà 
nước cần xây dựng một hệ thống gồm 
chuẩn mực kế toán, chuẩn mực ngân 
hàng và thị trường vốn, với mục tiêu ổn 
định kinh tế vi mô và vĩ mô.   

Vấn đề hiệu quả của thể chế hệ 
thống tài chính cũng là một mục tiêu 
cần theo đuổi. Để thực hiện mục tiêu 
này, nhà nước cần cân nhắc và tiến 
hành thận trọng tiến trình tư nhân hóa 
các ngân hàng và mở cửa cho sự tham 
dự của những ngân hàng uy tín bên 
ngoài.  

Song hành với việc kiến tạo những 
thể chế tài chính có năng lực thích nghi 
với nền kinh tế toàn cầu, nhà nước cần 
tính đến những thể chế nội địa nhằm 
nâng cao năng lực tiếp cận vốn cho 
người nghèo; trong số đó, với các nước 
đang phát triển - cần chú trọng đến 
những thể chế tài chính phi chính thức, 
dựa trên sự bảo lãnh của cộng đồng và 
dựa trên sự khai thác vốn xã hội (lòng 
tin, mạng lưới quan hệ có tác dụng kiềm 
chế các hành vi phá bỏ cam kết). 

5. Xây dựng các thể chế hỗ trợ xã 
hội dân sự 

Thường thì người ta hiểu xã hội dân 
sự (hay xã hội công dân) là cộng đồng 
dân cư (theo quốc tịch) của một quốc 
gia. Cộng đồng ấy có thể bao gồm nhiều 
sắc tộc (ethnics), và nhiều nền văn hoá 
khác nhau, nhưng cùng chịu sự quản lý 
từ một chính quyền trung ương.  

Xét từ quan điểm lịch sử và truyền 
thống, khái niệm xã hội dân sự dùng để 
chỉ trạng thái xã hội đối lập với xã hội 
thần dân phong kiến, hay xã hội tín đồ 
của tôn giáo. Đây là trạng thái mà tại 
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đó, mỗi cá thể đều ý thức được về chủ 
quyền của mình, về sự khẳng định “cái 
tôi” của nhân cách, về sự cân bằng giữa 
quyền lợi và nghĩa vụ đối với nhà nước, 
và về sự bình đẳng pháp lý giữa các cá 
thể trong cộng đồng.  

Sự phát triển sau này của nền kinh 
tế thị trường và nhà nước đã làm nảy 
sinh những chiều cạnh mới của khái 
niệm xã hội dân sự (hoặc mở rộng hơn, 
hoặc thu hẹp lại ngoại diên - tùy từng 
trường phái) và gây ra những cuộc thảo 
luận lớn xung quanh khái niệm này. 
Nhưng hầu hết các ý kiến đều thống 
nhất ở chỗ: xã hội dân sự tồn tại dưới 
dạng các thể chế phi nhà nước (và do đó, 
về cơ bản - là phi chính thức), tự vận 
hành, hoạt động phù hợp với các nguyên 
tắc được nhà nước thừa nhận.  

Như vậy có thể thấy, mối quan hệ 
giữa xã hội dân sự với nhà nước, về thực 
chất là mối quan hệ giữa thể chế phi 
chính thức và chính thức. Những thể 
chế này có thể hòa hợp và tác động cùng 
chiều đối với một số mục tiêu cụ thể nào 
đó, song có thể là ngược chiều đối với 
một số mục tiêu khác.  

Nhiệm vụ của nhà nước đặt ra ở đây 
là: phải phối hợp hai loại thể chế nói 
trên để đạt được hiệu quả phát triển 
bền vững; đồng thời thiết kế các thể chế 
hỗ trợ xã hội dân sự nhằm kích thích xã 
hội dân sự tham dự và chia sẻ trách 
nhiệm với nhà nước. 

Bản chất của bước đi này là: nhà 
nước chủ động tạo dựng và nuôi dưỡng 
các thể chế để xã hội dân sự tham dự và 
chia sẻ trách nhiệm với nhà nước: trong 
hoạt động hoạch định chính sách; trong 
cung ứng hàng hóa và dịch vụ công; và 
trong việc theo đuổi những mục tiêu 
nhân đạo chung. 

Muốn làm được như vậy, các nhà 
nước cần phải tiến gần đến người dân 
hơn. Nắm bắt nhu cầu, thái độ, phản 
ứng của người dân thông qua dư luận xã 
hội, thông qua các chương trình và dự 
án có sự tham dự của các tác nhân phi 
nhà nước.  

Để hỗ trợ cho mục tiêu lớn nêu trên, 
nhà nước cần: xây dựng và củng cố các 
thể chế thông tin hai chiều; tìm cách 
thức phù hợp để đưa thông tin đến với 
người dân; tăng cường và lắng nghe 
tiếng nói của người dân; tiến hành phi 
tập trung hóa quyền lực một cách sáng 
suốt; và tạo dựng thể chế phản biện và 
tham dự. 

Song hành với việc tạo dựng các thể 
chế tương tác dân chủ giữa nhà nước với 
nhân dân của mình như trên, nhà nước 
còn phải củng cố mối quan hệ với những 
nhân tố phi chính phủ trên khắp thế 
giới (mà cụ thể là các NGO) trên tinh 
thần hoà bình, xây dựng và hợp tác.  

Trên thực tế, NGOs không ra đời để 
lấp vào “những khoảng trống quyền lực” 
như người ta vẫn nghĩ. Tất cả những 
không gian đang được lấp đầy bởi NGOs 
đều là những không gian trước đó vốn 
thuộc về hệ thống các nhà nước. Thế nên, 
sự hiện diện của NGOs đã phản ánh một 
sự chia sẻ quyền lực nhà nước trong công 
cuộc phát triển cộng đồng và xã hội nói 
chung. Các NGO thông qua hoạt động 
của mình mà biểu hiện những giá trị và 
những quan điểm xã hội nào đó; và do 
đó, họ sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp gây ảnh 
hưởng đến hoạt động hoạch định chính 
sách của các chính phủ.  

Bởi vậy, “củng cố mối quan hệ với 
những nhân tố phi chính phủ trên tinh 
thần hoà bình, xây dựng sẽ là một 
nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan 
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nhà nước trong thế kỷ XXI” (1, tr.483-
498). 

6. Xây dựng thể chế hợp tác quốc tế 

Trong kỷ nguyên toàn cầu, một dân 
tộc không thể bảo vệ được an ninh, sự 
thịnh vượng, không khí mà nó đang thở, 
nước mà họ đang uống..., nếu như 
không hợp tác với những dân tộc khác. 
Không có một nước nào, cho dù đó là 
siêu cường, có thể tự mình giải quyết 
nổi những vấn đề như vậy. ở kỷ nguyên 
đương đại, sức mạnh của một nhà nước 
không còn được hiểu chỉ đơn thuần là 
khả năng gánh vác các sự vụ, mà trên 
thực tế, đang được hiểu là khả năng 
phối hợp hành động cùng với những tác 
nhân khác trong việc theo đuổi những 
mục tiêu đã được thoả thuận từ trước. 

Đối mặt với toàn cầu hoá, chúng ta 
đang cần đến những phương thức cai 
quản mới. Chúng ta biết rõ điều này 
thông qua những thất bại của các 
phương pháp cũ. Sự không đồng đều 
trong thu nhập ngày càng trở nên tồi tệ 
hơn. Ngày càng có nhiều người nghèo 
hơn. Các cuộc xung đột chết người đang 
gây khốn khổ cho nhân dân trên thế giới, 
trong khi chúng lẽ ra cần phải và có thể 
ngăn chặn được. Những vũ khí huỷ diệt 
hàng loạt đang đe dọa tất cả chúng ta. 
Khí hậu - tương lai của hành tinh chúng 
ta đang suy thoái nghiêm trọng.  

Tình trạng này đang đe doạ tất cả 
chúng ta và những thế hệ tương lai, và 
cũng không thể giải quyết được nếu chỉ 
dựa vào sức lực của từng quốc gia riêng 
rẽ. Lối thoát duy nhất ở đây chỉ có thể là 
hợp tác đa phương (không chỉ giữa các 
nhà nước, mà còn là giữa nhà nước với 
các tác nhân phi nhà nước và giữa các 
tác nhân phi nhà nước với nhau). Thế 
nhưng phương pháp cai quản cũ (dựa 
trên những quan niệm cũ) đang ngăn 

cản chúng ta thực hiện cuộc hợp tác mà 
tất cả các bên  đều có lợi này.  

Tựu trung lại, đó là những yêu cầu 
phối hợp hành động giữa các nước (mà 
đặc biệt là những nước giàu) trong việc 
giúp các nước đang hoặc chậm phát 
triển trong hoạt động: Xoá đói giảm 
nghèo; Chống tham nhũng; Cứu trợ 
nhân đạo; Khắc phục hậu quả thiên tai; 
Chuyển giao công nghệ; Xoá/giảm nợ 
hoặc kết cấu lại nợ đối với những nước 
nghèo; Tạo cơ hội cho hàng hoá nhập 
khẩu từ các nước nghèo và các nước 
đang phát triển. Bên cạnh đó, các quốc 
gia đang/chậm phát triển cần phải xây 
dựng cho được các thể chế then chốt; đó 
là: Minh bạch; Dân chủ; Dành ưu tiên 
hàng đầu cho nông nghiệp và phát triển 
nông thôn; Tăng cường thể chế pháp lý; 
Chống tham nhũng; Phòng chống thiên 
tai; Xoá đói giảm nghèo. 

Liên quan đến phương diện phối hợp 
hành động, các nhà nước cần tăng cường 
và cải cách các thể chế liên chính phủ đã 
có (như Liên Hợp Quốc, WTO, WB, 
IMF...) trên tinh thần dân chủ và công 
bằng giữa các thành viên; đồng thời cần 
gia tăng quyền lực cùng sức mạnh cưỡng 
chế cho chúng; cùng hợp tác và phối hợp 
hành động với các tác nhân đến từ khu 
vực thị trường và xã hội dân sự trên 
khắp thế giới - tức là khuyến khích các 
thể chế điều tiết hỗn hợp.  

III. Kết luận 

Cùng với sự phát triển của lịch sử, 
các chức năng của nhà nước có thể thay 
đổi. Tầm quan trọng có thể chuyển dịch 
từ chức năng này sang chức năng khác, 
hoặc xuất hiện những chức năng mới. 
Các bước chuyển như vậy, về cơ bản, là 
phù hợp với những giai đoạn phát triển 
của nền sản xuất xã hội.  
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Ngày nay, khi các nhà nước thế giới 
bước vào kỷ nguyên toàn cầu hóa, nhu 
cầu điều chỉnh chức năng và thể chế đã 
bộc lộ rõ hơn lúc nào hết. Kết luận này 
được rút ra từ hàng loạt phân tích về 
tình trạng yếu kém và đổ vỡ của nhà 
nước trên thế giới trong hơn một thập 
kỷ trở lại đây.  

Tuy nhiên, sự lựa chọn và sự ưu 
tiên cho chức năng này hay khác của 
nhà nước đối với từng xã hội khác nhau 
chắc chắn sẽ là rất khác nhau. Nhưng 
việc khẳng định như vậy tuyệt nhiên 
không loại trừ những nhận định chung 
về những chức năng mà các nhà nước 
cần phải điều chỉnh; đó là: a) điều tiết 
thị trường; và b) điều tiết xã hội dân sự. 

Đối mặt với hai nhiệm vụ nêu trên, 
mỗi nhà nước căn cứ vào điều kiện đặc 
thù của mình mà đặt ra các thứ tự ưu 
tiên; hoặc có thể tiến hành đồng thời. 
Với nhiệm vụ thứ nhất, nhà nước phải 
kiện toàn và thay mới chính nó (vì nhà 
nước vốn hiện thân như một tập hợp các 
thể chế). Với nhiệm vụ thứ hai, nhà 
nước cần tạo ra các thể chế - để nương 
vào đó, những tác nhân phi nhà nước có 
thể phát huy khả năng của chúng, đóng 
góp và chia sẻ gánh nặng phát triển với 
nhà nước.  
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